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TOM TAT

Bai bao nay trinh bay két qua nghién ctru kha ning str dung cay cao lwong lam thirc &n nuéi bo
thit. Pé bao quan theo hinh thirc G chua, cRay cao lwong dwoc bam chit nhé (3-5 cm) bang may thai,
dwoc trén véi cac chat bd sung theo céng thikc rdi G trong binh (3 kg/binh) va tui nylon (200 kg/tai).
Cac cong thirc G chua gdm: U don cay cao lwong, G két hop cay cao lwong vội Âộ voi, G don cay cao
lwong cộ b sung 3% cam gao, U két hop cay cao lwong vội 6 voi cộ bb sung 3% cam gao va 0 cay
cao lwong cộ hat xanh. Mat khac, một thi nghiộm nuội dwộng dwec tiộn hanh trộn dội twong la bo Lai
Sind sinh trwộng. Thi nghiộm tiộn hanh trộn 20 bo chia thanh 4 16 dộ so sanh cac khau phan cộ st
dung cay cao lwong twoi v&i ty 1& 75%, 50%, 25% va 0% phan thirc dn thé xanh khau phan. Thirc &n
tinh hén hop dwoc cho dn véi mire 0,75 kg, 1,00 kg va 1,25 kg/ngay twong bng véi 2 thang dau, 2
thang gitra va 2 thang cudi thi nghiém. Két qua thi nghiém cho thay cay cao lwong cé thé G chua mét
cach dé dang cé/hodc khong b sung cac chat bot dwong hodc két hop véi nhém thirc &n dé t chua.
Thirc an G chua dy trivr trong th&i gian dai (3 thang) van cho chéat lwong t6t (pH tir 3,98 dén 4,27), ty lé
héng do théi méc thap (3,94 - 6,37% khi G bang binh hay 1,00 - 1,30% khi G béng tGi). Doc t6 HCN giam
xudng con 4,20 - 5,601mg HCN/kg thirc &n. C6 thé sir dung cay cao lwong twoi & mirc 50% phan thirc
&n thé xanh dé cho an tw do ma khong anh hwéng xau dén nang suat vat nuéi (tang khéi lwong cla
bo dat 433,33 g/ngay, tiéu tén thirc an cho 1kg tang khdi lwong la 9,38 kg chat kho).

Tw khoéa: Bo thit, cao Iwong, thirc an thé xanh, a chua.

SUMMARY

The present paper reports a study on use of sorghum foliage (stalk and leaves) as feed for beef
cattle. To make silage, sorghum foliage was chopped into 3 - 5 cm in lenght by machine, mixed with
additives and then stored in jars (3k gl/jar) or plastic bags (200 kg/bag) according to five treatments
which were: only sorghum, sorghum and elephant grass, sorghum and 3% rice bran, sorghum with
elephant grass and 3% rice bran, and sorghum with green grain. In addition, fresh sorghum stalk and
leaves were used to feed Lai Sind beef cattle in a feeding trial. Twenty cattle were divided randomly
into 4 feeding groups to compare different levels of sorghum stalk and leaves supplementation , viz.
75%, 50%, 25%, and 0% fresh matter of the basic diet. Concentrate was applied daily at 0.75 kg, 1.00 kg,
and 1.25 kg/day, respectively for the first, middle and last two months. Results showed that sorghum
foliage could be fermented easily with or without easily fermentable carbohydrates or other
substrates. After three months of ensiling, the quality of silage remained good (pH from 3.98 to 4.27),
the level of molded feed was low (3.94 - 6.37% in jars and 1.00 - 1.30% in plastic bags). Ensiling could
also reduce toxin (4.20 - 5.60 mg HCN/kg silage). Under the experimental conditions, cattle gained
433.33 g/day, feed conversion for 1 kg of body gain waw 9.38 kg dry matter. Sorghum stalk and leaves
could be used to replace up to 50% fresh matter in the basic diet without any negative impact on
animal productivity.

Key words: Beef cattle, forage, silage, sorghum.
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1. DAT VAN DE

Cao luong duge coi 1a mot trong nhiing
loai cdy tréng c6 kha nang chiu han nhat hién
nay. Do d6 loai cdy nay dudc trong sé giip
nong dan giam chi phi tuéi nudc dé c6 ngudn
thtic an tho xanh § vu dong - xuin trong mua
khoé trong khi téc d6 sinh trudng ctia hau hét
cac loai c6 khac déu giam manh. Truong Dai
hoc Néng nghiép Ha Noi da tién hanh thu
thap va danh gia mot s6 gidng cao luong & cac
dia phuong nhu Ban Phé (Bic Ha, Lao Cai),
Vit Nong (Ha Quang, Cao Bang), Thai Hoc
(Ha Quang, Cao Bang), Ling Niam (Ha
Quang, Cao Bang), Kéo Yén (Ha Quang, Cao
Bing). Mot s6 giong cao luong da duge nhap
ndi t& Nhat Ban nhu Indian sorghum,
Hayakawa, Kazetachi, Gold sorgo, Suzuko...
Pham Vin Cudng va cs. (2009) da m6 ta cac
d#c tinh thuc vat hoc ctia cac giong cao luong,
dong thoi danh gia dic tinh néng-sinh hoc
qua cac vu trong khac nhau tai Trudng Dai
hoc Nong nghiép Ha Noi. Pham Van Cuong
va cs. (2010) da danh giia ning suit, cac dic
tinh sinh 1y lién quan dén kha niang chiu han
cia cao luong va da tuyén chon duge mot s6
gidng cao luong c6 khd nang chiu han, chiu
lanh t6t, cho n#ng suit cao trong vu dong -
xuan. Tuy nhién, cdy cao luong ciing c6 mot
s6 han ché nhu chtia chat khang dinh dudng
(HCN), c6 tinh ngon miéng thap (vi chat do
ham lugng tanin cao).

Cac két qua thi nghiém 1 chua du trii va
st dung cay cao luong nuéi bo thit sé cung
cdp thém tu liu cho viéc danh gia, tuyén
chon va st dung c6 hiéu qua ciy cao luong
trong nuéi dudng gia sic nhai lai.

2. PHUONG PHAP NGHIEN CUU
2.1. Nghién cttu kha nang u chua du tria
cua cAy cao luong
Cdc céng thite (CT) v chua (5 CT)
-U don ciy cao luong;
- U két hop cay cao luong véi cd voi;
- U don ciy cao luong c6 b6 sung 3%
cam gao;

- U két hgp cAy cao luong vội cd voi ¢ b
sung 3% cam gao;
-U cdy cao luong c6 hat xanh.

Phuong phdp u chua

Nguyén liéu duge bam chit nhé (3 - 5 cm)
bing may thai, dudc tron véi cac chét bs sung
theo cong thtic rdi U trong binh (3 kg/binh),
tai nylon (200 kg/tti). Méi céng thic duge
lap lai 3 1an.

Cdc chi tiéu theo déi

Sau khi u dudc 90 ngay mau thtic 4n u
chua duge 14y dé danh gia chit lugng san
phdm @ chua theo cac chi tiéu: mic b
théi/méc, pH, axit hitu co téng s, ham lugng
chat kho, protein thé, xd thd va HCN.

2.2. St dung ciy cao luong trong khau
phan #n cua boé thit sinh truéng

Thi nghiém nudéi dudng tién hanh trén
d6i1 tugng 1a 20 bo lai Sind sinh trudng dugc
chia thanh 4 16 dé so sanh cac khau phan ¢6
st dung cay cao luong tuci véi ty 1& khac
nhau cung véi c6 voi (Bang 1a, 1b).

Thiic 4n tinh cho bo thi nghiém bao
gdbm: bot ngd (40%), bot sin (40%), kho db
tuong (11%), bot ca 9%). Thiic &n tinh c6 ty
1& chat kho 1a 88,5%, protein thoé 15,0% va
mat do ME 2.497 kcal/kg. Thtic 4n tinh dugc
chia déu thanh 2 bita/ngay vao bubi sang va
budi chiéu. Bo duge udng nuée sach tu do.
Cdc chi tiéu theo déi

Tang khéi lugng bo: Bd duge can hang
thang bing can dién tl, caAn vao 2 budi sang
lién tiép trudc khi cho bo &n dé 14y gia tri
trung binh.

Thu nhan thtc an: Thic 4n tinh cho 4n
theo dinh miic, thiic 4n thé cho 4n tu do (cAn
thic 4n cho &n trong ngay va can thic an
thura vao sang hom sau). Tu lugng thic an
cho dn va lugng thiic 4n thua sé tinh lugng
thic an thu nhan.

S6 liéu dugc phan tich phuong sai
(ANOVA) trén bang tinh ctia Microsoft Excel
2003.
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Bang 1a. So d6 bé tri thi nghiém

L6 1 L6 2 L6 3 L6 4

S6 bd (con) 5 5 5 5
Tudi (thang) 12-13 12-13 12-13 12-13
Khéi lwong (kg) 129,2 £ 6,6 130,4 £ 6,2 128,5+5,7 129,8 £ 5,4
Khau phan:

Thirc &n thd (cho an tw do)

Cé voi (%) 25 50 75 100

Cay cao lvong twoi (%) 75 50 25 0

0,75 kg cho thang thi nghiém thr 1 va 2

Thirc an tinh (kg/ngay)

1,00 kg cho thang thi nghiém thi 3 va 4

1,25 kg cho thang thi nghiém thi 5 va 6

Thoi gian thi nghiém

6 thang

Bang 1b. Thanh phan héa hoc va gia tri dinh duéng ctia cac nguyén liéu thiic an

Nguyén lidu CK Prt‘;‘tg'” Lipit Xo tho DXKN KTS (kcl\élll/zkg)
Cb voi (%CK) 16,80 11,09 2,98 30,40 47,61 7,92 402
Cay cao lwong (%CK) 19,17 10,78 2,48 26,92 52,77 7,05 444
Bot ngd 88,23 9,25 3,10 1,88 72,41 1,39 2597
Bot sén 89,10 2,91 2,38 4,07 77,56 2,18 2628
Khé d twong 86,45 42,57 7,40 5,86 24,65 5,97 2866
Bot ca 89,90 60,00 6,10 1,80 0,10 28,20 2758

Chii thich: CK: Chdt khé; DXKN: Dén xudt khong nito; KTS: Khodng tong so;
ME (Metabolisable Energy): Nang luwong trao doi

3. KET QUA VA THAO LUAN

3.1. K&t qua thi nghiém u chua cay cao

luong

Thi nghiém U chua ciy cao luong dudgc
tién hanh vao ddu thang 10/2009 va két thic
vao thang 1/2010. Két qua danh gia chat
Iugng thtic 4n t chua dugc trinh bay 6 bang 2.

Gia tri pH 12 mot trong nhiing chi tiéu
quan trong dé danh gia pham chat thic an u
chua. Thtic an U chua tot ¢c6 pH nim trong
khoang 3,8 - 4,5 tity vao ham lugng chat kho
ctia thtic 4n 1 chua. C4 5 cong thiic U chua
déu c6 gia tri pH dua thip dé cho phép bao
quan tot thic an. Gia tri pH cla cac cong
thiic & chua cdy cao luong thdp 14 do ham
lugng axit hitu co tdng s6 trong thtc an U
chua cao (1,82 - 2,11%). Trong U chua thiic
an, ton that chiém khoang trén 10% ma chua
yéu la do méc. Cac cong thiic i chua cay cao
luong déu c6 t6n that do méc rat thap (3,94 -
6,37% khi 1 bang binh va 1,00 - 1,30% khi 4
bing tui). Pac biét trong ciy cao lucng tusi
c6 chta lugng dang ké HCN (trung binh
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khoang 20 mg/kg) c6 thé gay doc va lam chét
gia suc nhai lai khi cho 4n tu do (Bui Quang
Tuéan, 2008). Cay cao luong dudc U chua thi
ham luong HCN gidm di rd rét, khong gay
nguy hiém cho vat nuéi khi st dung 6 mic tu
do. Theo Makkar (2004), liéu giy chét cho
gia sdc nam trong khoang 2 - 4 mg HCN/kg
thé trong co thé.

Nhu vay, cdy cao luong c6 thé U chua
mot cach dé& dang c6 hoac khong bé sung céc
chat bot duong hoic két hop véi nhém thiic
an dé u chua. Thiic &n U chua du trit trong
thoi gian dai (3 thang) van cho chat lugng
thiic &n U chua t6t, ty 1& hdng do méc thap.
Viéc 1 chua ciy cao luong ngoai muc dich du
trii con lam gidm rd rét ham lugng doc to
HCN, gitip gia stc st dung an toan hon.

3.2. St dung ciy cao luong trong khau
phan an cua bo thit sinh trudng
Thi nghiém nuéi bo sinh trudng dudc
tién hanh vao dau thang 2/2010 va két thic
vao thang 8/2010. K&t qua thi nghiém dudc
trinh bay trong Bang 3 va Bang 4.
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Bang 2. Chat lugng thitc 4n sau 90 ngay u chua

cites  Caolwong O ITROT O voisdkcimaso  cohaisann  SEM
Chét kho (%) 18,15 17,23 19,25 18,75 23,33 0,23
pH 4,02 4,00 3,98 3,99 4,27 0,09
Méc (G binh) (%) 5,93 6,37 5,45 5,79 3,94 0,48
Méc (G tai) (%) 1,24 1,30 1,21 1,29 1,00 0,12
AXHCTS (%) 1,91 1,83 2,11 1,83 1,82 0,15
Protein thé (%) 9,83 9,87 10,00 9,77 9,77 0,24
Xo thd (%) 27,90 27,63 27,37 27,77 28,87 0,54
HCN (mg/kg) 5,60 4,20 5,20 4,93 5,10 0,39
AXHCTS: Axit hitu co tong s6
Bang 3. Tang khai lugng ctia bo thi nghiém
Chi tiéu L6 1 L6 2 Lo 3 Lo 4 SEM
Khéi lvgng bo:
Khéi lwgng bo trwdc thi nghiém (TN) (kg) 129,20 130,40 128,50 129,80 5,97
Khéi lwgng bo sau thang TN 1 (kg) 141,2 143,4 1414 142,9 5.97
Khéi lwgng bo sau thang TN 2 (kg) 154,0 157,0 155,3 157,1 5,97
Khéi lwgng bo sau thang TN 3 (kg) 167,3 171,0 169,9 172,0 5,82
Khéi lwgng bo sau thang TN 4 (kg) 182,2 186,5 185,5 187,6 4,82
Khéi lwgng bo sau thang TN 5 (kg) 197,2 202,4 201,5 203,4 4,06
Khéi lwgng bo sau thang TN 6 (kg) 212,6 219,0 218,2 219,9 5,43
Tang khéi lwong bo:
Tang khéi lwgng bo thang 1 (g/ngay) 400,00 433,33 430,00 436,67 27,84
Tang khéi lwgng bo thang 2 (g/ngay) 426,67 453,33 463,33 473,33 42,98
Tang khéi lwgng bo thang 3 (g/ngay) 443,33 466,67 486,66 496,67 33,00
Tang khéi lwgng bo thang 4 (g/ngay) 496,67 516,67 520,00 520,00 55,55
Tang khéi lwgng bo thang 5 (g/ngay) 500,00 530,00 533,33 526,66 48,16
Tang khéi lwgng bo thang 6 (g/ngay) 513,33 553,33 556,67 550,00 74,39
Trung binh 6 thang (g/ngay) 400,00 433,33 430,00 436,67 27,84

Bang 4. Thiic an thu nhan va tiéu tén thitc an cho ting khéi lugng ctia bo thi nghiém

L6 1 L6 2 L6 3 L6 4 SEM
Thire an thu nhan:
Chét khé (kg/ngay) 3,61 3,67 3,67 3,66 0,02
Protein thé (g/ngay) 391,69 400,95 403,86 406,05 8,89
ME (Mcal/ngay) 8,42 8,62 8,71 8,76 0,19
Tiéu tén thirc &n:
Chét khé (kg/kg tang KL) 9,72 9,38 9,25 9,30 0,34
Protein thd (g/kg tang KL) 1.135,06 1.099,35 1.089,28 1.101,68 40,31
ME (Mcal/kg tang KL) 23,64 22,90 22,76 23,02 0,84
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V61 muc nuébi dudng 0,75 kg, 1,00 kg va
1,25 kg thtc &n tinh hén hgp/ngay tuong
tng cho 2 thang nudéi dau, 2 thang nudi
gitia va 2 thang nudi cudi két hop véi thic
an tho xanh cho gia sdc an ty do sé& dam bao
cho bo lai Sind cho tang khéi lugng 400 -
500 g/ngay.

Mic du c6 chia lugng nhat dinh doc t&
HCN nhung cay cao luong dugc st dung 6
mutc 25%, 50% va 75% phan thtc &n thod
xanh da khéng c6 anh hudng rd rét dén
ting khéi lugng ctia bd thi nghiém. Tuy
nhién, st dung cao luong ¢ mtic 75% phan
thiic &n thd xanh ting khoi lugng ctia bo cb
xu huéng thap hon so véi d6i ching (400,00
va 436,67 g/ngay). Su sai khac nay c6 thé do
doc t6 HCN, c6 thé do su khac nhau vé
thanh phan cac chit dinh dudng giiia c6 voi
va cao luong. Nhung khéng nén st dung
hoan toan cay cao luong tuci cho dn 6 mitic
tu do dé dé phong ngd doc HCN co6 thé xay
ra d6i véi gia stc.

Thtc 4n thu nhan (chat khd, protein
tho va ME) ctia bd 6 cong thiic ma cay cao
luong chiém 75% phan thic an thé xanh
th&p hon so véi cac cong thiic con lai. Thiic
an thu nhan khéng sai khac nhiéu giia cac
cong thiic ma cay cao luong chiém 50%, 25%
va 0% phan thtc an thé xanh khau phan.
Mic du phan thic an thé xanh duge cho an
tu do nhung do ty 1& phan than cay, do cling
cua than cdy khac nhau, va c6 thé do anh
hudéng cua doc t6 HCN, dd ngon miéng
khong cao cua cdy cao luong do ham lugng
tannin cao ... din dén thtc 4n thé xanh thu
nhén cta coéng thiic ma cay cao luong chiém
75% phan thtc an thé xanh thap hon so véi
cac cong thiic con lai (P<0,05).

Tiéu ton thiic an cho 1 kg ting khoéi
lugng ctia bo ndm trong khoang 9,25 - 9,72
kg chat kho, 1.089,28 - 1.135,06 g protein
va 22,76 - 23,64 Mcal. Gia tri nay c6 xu
huéng thap hon 6 3 cong thiic ma ciy cao
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luong chiém 50%, 25% va 0% phan thiic 4n
tho xanh khéu phan.

Két qua nudi khao sat bo lai Sind sinh
truéng cia Pham Thé& Hué (2010) cho biét
tang khoi lugng cuia bo dat 335 g/ngay, tiéu
ton thic an cho 1 kg ting khéi lugng: chat
kho 9,17 kg, protein 1.238 g va nang lugng
trao ddi 26,20 Mcal.

4. KET LUAN

Cay cao luong c6 thé  chua mot cach
dé& dang cé/hoac khéng bs sung cac chat bot
duong hoéc két hgp véi nhém thic an dé u
chua. Thtic 4n U chua du tri trong thoi gian
dai (3 thang) van cho chit lugng thiic &n u
chua tét (pH t 3,98 dén 4,27), ty 1& hong do
moc thap (3,94 - 6,37% khi U bang binh va
1,00 - 1,30% khi u bang tudi). Viéc 4 chua
cdy cao luong con lam gidm rd rét ham
lugng doc t6 HCN (4,20 - 5,60 mg HCN/kg
thiic 4n U chua), giip gia sic st dung an
toan hon.

C6 thé st dung ciy cao luong tuoi &
mtc 50% phan thic &n thé xanh dé cho &n
tu do ma khéong anh hudng x4du dén ning
sudt vat nudi (trong diéu kién nudi dudng
ctia thi nghiém tang khéi ludng cua bo dat
433,33 g/ngay, tiéu ton thtic &n cho 1 kg
tang khoi lugng: chat kho 9,38 kg, protein
1.099,35 g, nang lugng trao d6i 22,90 Mcal).
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ẢNH HƯỞNG CỦA CHỌN LỌC VÀ THÁNG TẠO CHÚA TỚI CHẤT LƯỢNG ONG CHÚA
CỦA GIỐNG ONG ý (APIS MELLIFERA LIGUSTICA SPINOLA) NUÔI TẠI ĐĂK LĂK

Effect of Selection and Month for Creating Queen of Italian Bee Breed
(Apis Mellifera Ligustica Spinola) on Queenbee Quality Reared in Dak Lak
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TÓM TẮT


Thí nghiệm được bố trí tại 3 huyện của Đăk Lăk là: Cưm’ga, Krongana, Krongpăc đại diện cho ba vùng núi, bán bình nguyên và thấp trũng. Mỗi huyện chọn 2 trại ong có điều kiện tương đương nhau, trại thí nghiệm tiến hành chọn lọc, trại đối chứng không chọn lọc, theo dõi các chỉ tiêu chất lượng ong chúa để đánh giá ảnh hưởng của chọn lọc và tháng tạo chúa phù hợp. Kết quả cho thấy: Tại Đăk lăk, chọn lọc đã tăng khối lượng, số lượng ống trứng và sức đẻ trứng của ong chúa tương ứng là 1,84 mg; 7,50 ống trứng và 64,14 trứng/24 giờ so với không chọn lọc (P<0,001). Ong chúa được tạo trong các tháng 7, 10 và 11 có khối lượng, số lượng ống trứng và sức đẻ trứng cao hơn so với các tháng 6, 8 và 9 (P<0,001). Chọn lọc vào các tháng 7, 8 và 9 và tạo chúa vào các tháng 7, 10 và 11 cho hiệu quả tốt nhất.


Từ khóa: Chọn lọc, đẻ trứng, ong chúa, tạo ong chúa.


SUMMARY


This experiment was executed in three districts of Dak Lak province: Cum'ga, Krongana, and Krongpac that representing three regions: mountainous, semi-plain and low-lying areas. In each district two bee farms were chosen, one for selection treatment and another for control without selection. Some traits of queen bee were determined to evaluate selection responses and to establish the most suitable time for creating queen bees. Results showed that in Dak Lak province selection increased the most body weight, number of egg tubes and egg-laying of queen bees by 1.84 mg; 5.50 egg tubes and 64.14 eggs respectively in comparision with the control. Queen bees created in July, October and November had higher body weight, a larger number of egg tubes and better egg-laying capabilities than queen bees created in June, August and September (P<0.001). Selection in July, August and September, creating queen bees in July, October and November lead to the best reponses.


Key words: Creating queen bee, egg-laying, queen bee, selection.Nghe

Đọc ngữ âm

 


Từ điển - Xem từ điển chi tiết

1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Việc nhập và phát triển nhanh các đàn ong ý đã thúc đẩy nghề nuôi ong mật ở Việt Nam phát triển mạnh và đạt được những thành tựu đáng kể, sản lượng mật tăng mạnh (đứng vào hàng thứ hai ở châu á về xuất khẩu mật ong (Phùng Hữu Chính và Đinh Quyết Tâm, 2004).


Tại Đăk Lăk, ong ý được đưa vào nuôi, do khác loài với ong bản địa nên ong ý không có khả năng tạp giao để tạo ra các thế hệ con lai. Để nhân giống ong ý, người nuôi ong tự tạo chúa chia đàn, giữ lại ong giống và nhân giống một cách tự các đàn ong của mình qua nhiều thế hệ. Các ong chúa và ong đực trong quần thể ong ý giao phối với nhau trên không trung nên giao phối cận thân thường xảy ra làm một số chỉ tiêu sinh học sản xuất của phẩm giống bị biến đổi, ảnh hưởng đến sức sản xuất của các đàn ong.


Đối với nghề nuôi ong, ong chúa là con cái duy nhất sinh ra tất cả các cá thể trong đàn ong, vì vậy, việc xác định thời điểm chọn lọc, tạo chúa để có được ong chúa tốt là yếu tố quan trọng quyết định khả năng sản xuất của đàn ong. 


Nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu quả của biện pháp chọn lọc, các tháng tạo chúa phù hợp nhằm góp phần nâng cao chất lượng giống ong ý tại Đăk Lăk.   


2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
      NGHIÊN CỨU


2.1. Vật liệu


Vật liệu nghiên cứu là các đàn ong ý (Apis mellifera ligustica spinola) được nuôi tại Đăk Lăk. Nghiên cứu được tiến hành trong 2 năm 2009 - 2010.


2.2. Phương pháp 


Thí nghiệm bố trí tại 3 huyện: Cưm’ga  có độ cao trung bình 600 - 700 m), Krongana  có độ cao trung bình 400 - 500 m) và Krongpăc có độ cao trung bình 450 - 500 m so với mặt nước biển đại diện cho ba vùng địa hình chính của tỉnh là vùng núi, vùng bán bình nguyên và vùng bằng trũng. Mỗi huyện chọn 2 trại ong với khoảng cách giữa 2 trại là từ 3 - 5 km, có số lượng đàn ong, thế đàn bằng nhau, đặt cùng nguồn hoa và bước đi hoa phù hợp theo vùng. 


Tại trại đối chứng, không thực hiện chọn lọc mà tạo chúa theo cách của người nuôi ong thường làm tại các tháng tương ứng với trại thí nghiệm. Tại trại thí nghiệm, đàn ong được chọn lọc đại trà theo phương pháp của Phùng Hữu Chính (1996). Các đàn ong dược chia thành 3 nhóm: 


- Nhóm 1 gồm những đàn có năng suất cao nhất (10% số đàn). Tạo ong chúa, ong đực ở các tháng khác nhau. Cho ong chúa và ong đực giao phối tự nhiên để tạo ong chúa mới thay thế cho các đàn ong còn lại và tạo đàn ong mới. 


- Nhóm 2 gồm những đàn có năng suất trung bình (75% số đàn). Loại bỏ ong đực, ong chúa và thay ong chúa mới được tạo từ nhóm 1.  


- Nhóm 3 gồm những đàn có năng suất thấp nhất (15% số đàn). Loại bỏ ong chúa, ong đực, chia nhỏ để tạo đàn giao phối.


Việc diệt ong đực ở các nhóm 2 và 3, cũng như trong phạm vi bán kính 3 - 5 km không có các đàn ong khác làm cho trong các tháng ong chúa giao phối, không có ong đực từ những đàn trung bình, xấu và đàn khác giao phối được với ong chúa tơ. 


Chọn ngẫu nhiên mỗi trại 30 ong chúa, theo dõi các chỉ tiêu khối lượng, số lượng ống trứng và sức đẻ trứng của ong chúa được tạo tại các thời điểm khác nhau.


- Khối lượng ong chúa: Dùng cân phân tích có độ chính xác 0,01 mg để cân ong chúa được nhốt vào lồng.  


Khối lượng ong chúa được tính theo công thức:          


                M = M1- M2        


Trong đó: M- khối lượng ong chúa; M1- khối lượng ong chúa và lồng; M2​ - khối lượng lồng.


- Số ống trứng của ong chúa 


Giết ong chúa bằng nước nóng (70 -900C) ngâm vào dung dịch cố định gồm axit picric bão hoà 15 phần, formalin nguyên chất 5 phần, axit axetic 1 phần. Sau 20 giờ nhấc ong chúa ra rửa bằng cồn 700. Dùng kim giải phẫu côn trùng và panh tách 2 buồng trứng đặt lên lam kính, cắt mỗi bên buồng trứng làm 3 phần, dùng kim tách từng ống trứng để đếm trên kính lúp. Số lượng ống trứng là trung bình của 2 buồng trứng. 


- Sức đẻ trứng của ong chúa


Ong chúa đẻ 1 trứng vào 1 lỗ tổ, tháng ấu trùng ong thợ ở giai đoạn vít nắp là 12 ngày, 100 lỗ tổ ong thợ có diện tích là 25 cm2 tương đương với ô vuông 5 x 5cm. Vì vậy, dùng thước phim có kẻ các « 5 x 5 cm đo diện tích nhộng ong thợ để xác định sức đẻ trứng của ong chúa. 


Sức đẻ trứng của ong chúa được tính theo công thức:    SĐT = (SO x 100)/12


SĐ: Sức đẻ trứng của ong chúa; SO: Số ô nhộng ong đo được; 12: số ngày nhộng ong thợ trám nắp.


Các số liệu được xử lý bằng phần mềm Minitab 16 và SAS 8.1 tại Bộ môn Di truyền- Giống vật nuôi Khoa Chăn nuôi và Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến các chỉ tiêu theo dõi được xác định theo mô hình thống kê sau: 


Yijk = ( + Ai+ Bj + (Ai*Bj) + eijk


Yijkl: các chỉ tiêu chất lượng ong chúa ở thời điểm thứ k đối với động vật thứ j của giống I;  


(: trung bình của chỉ tiêu tạo chúa;


Ai: ảnh hưởng của yếu tố chọn lọc (chọn lọc và không chọn lọc);


Bj: ảnh hưởng của các tháng tạo chúa (các tháng 6, 7, 8, 9, 10 và 11);


Ai*Bj: tương tác giữa yếu tố chọn lọc và các tháng tạo chúa;


eijk: sai số ngẫu nhiên.


3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN


3.1. ảnh hưởng của chọn lọc và tháng
        tạo chúa tới chất lượng ong chúa 


Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của chọn lọc, tháng tạo chúa và mối quan hệ tương tác giữa chọn lọc với các tháng tạo chúa đối với các chỉ tiêu chất lượng ong chúa (khối lượng ong chúa tơ, số lượng ống trứng và sức đẻ trứng của ong chúa) (Bảng 1).


Chọn lọc đã ảnh hưởng rất rõ rệt tới khối lượng ong chúa tơ, số lượng ống trứng và sức đẻ trứng của ong chúa. Khác biệt giữa chọn lọc và không chọn lọc là có ý nghĩa thống kê (P<0,0001). Tháng tạo chúa cũng là yếu tố ảnh hưởng rất rõ rệt đối với các chỉ tiêu chất lượng ong chúa. Khác biệt về các tháng tạo chúa ảnh hưởng tới số lượng ống trứng và sức đẻ trứng của ong chúa (P<0,0001), tới khối lượng ong chúa tơ (P<0,05). Mối quan hệ tương tác giữa chọn lọc với tháng tạo chúa chỉ ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê đối với sức đẻ trứng của ong chúa (P<0,001), không ảnh hưởng tới khối lượng ong chúa tơ và số lượng ống trứng của ong chúa (P>0,05).


Như vậy, do chọn lọc chỉ giữ lại những ong chúa và ong đực trong các đàn có năng suất cao đã ảnh hưởng rõ rệt tới các chỉ tiêu chất lượng ong chúa.


Nguyên nhân tháng tạo chúa ảnh hưởng tới chất lượng ong chúa là do các tháng khác nhau, trữ lượng nguồn thức ăn của ong trong tự nhiên khác nhau, khả năng tiết sữa nuôi ấu trùng tạo chúa cũng khác nhau. Nghiên cứu của Nguyễn Văn Niệm (2001) cũng khẳng định trong điều kiện vùng núi phía Bắc Việt Nam tạo chúa tốt nhất vào tháng 6 và tháng 7. 


Tương tác giữa các yếu tố chọn lọc và tháng tạo chúa có ảnh hưởng rõ rệt tới sức đẻ trứng của ong chúa cho thấy việc lựa chọn tháng tạo chúa phù hợp kết hợp với chọn lọc là biện pháp quan trọng nâng cao sức đẻ trứng của ong chúa.   

		Bảng 1. ảnh hưởng của chọn lọc và tháng tạo chúa tới chất lượng ong chúa (n =30)


Chỉ tiêu

		Chọn lọc

		Tháng tạo chúa

		Tương tác giữa chọn lọc


với các tháng tạo chúa



		Khối lượng ong chúa tơ

		<0,0001

		0,0164

		0,9813



		Số lượng ống trứng của ong chúa

		<0,0001

		<0,0001

		0,9706



		Sức đẻ trứng của ong chúa

		<0,0001

		<0,0001

		0,0005





3.2. ảnh hưởng của chọn lọc tới các chỉ
       tiêu chất lượng ong chúa 


Kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của chọn lọc tới các chỉ tiêu đánh giá chất lượng ong chúa thể hiện ở bảng 2.


Chọn lọc đã nâng cao được khối lượng ong chúa tơ một cách rõ rệt (181,38 ( 0,24 so với 179,44 ( 0,41 mg, P<0,001), chênh lệch là 1,84 mg. Tuy nhiên, so với kết quả nghiên cứu của Phạm Xuân Dũng (1996) ong chúa tơ ở miền Bắc có khối lượng là 182,7(0,67 mg, như vậy khối lượng ong chúa tơ ở quần thể chọn lọc của nghiên cứu này tuy có tăng 1,84 mg nhưng vẫn nhỏ hơn ong chúa tơ ở miền Bắc. Chọn lọc đã làm tăng số lượng ống trứng của ong chúa so với đối chứng. Số lượng ống trứng của ong chúa được chọn lọc là 160,17  ( 2,24, cao hơn so với ong chúa không được chọn lọc là 7,5 ống trứng (P<0,001). Avetixian (1983) cho biết số lượng ống trứng của ong chúa được chọn lọc ở Nga là 150 ống trứng và Stort (1982) cho biết số lượng ống trứng của ong chúa ở quần thể chọn lọc ở Brasil là 174,5 ống trứng (Phạm Xuân Dũng, 1996). Như vậy ong chúa được chọn lọc nằm ở mức giữa ong nuôi ở  Nga và ở Brasil. Tương tự như đối với hai chỉ tiêu trên, sức đẻ trứng của ong chúa được chọn lọc đạt 941,67 ( 18,1 nhiều hơn ong chúa không được chọn lọc 64,14 trứng (P<0,001). Theo Phạm Xuân Dũng (1996), sức đẻ trứng của ong chúa ở miền Bắc là 863 ( 43,4 trứng/24giờ. Như vậy, việc chọn lọc giống ong ý tại Đăk Lăk đã cho kết quả tốt hơn so với các kết quả thu được ở các tỉnh phía Bắc.


3.3. ảnh hưởng của tháng tạo chúa tới 
       các chỉ tiêu chất lượng ong chúa


Tại các vùng khác nhau, thời gian thích

hợp để tạo chúa cũng khác nhau. Việc đánh giá ảnh hưởng của các tháng tạo chúa đối với các chỉ tiêu chất lượng ong chúa nhằm xác định thời gian tạo chúa phù hợp tại Đăk Lăk (Bảng 3).


Các số liệu trong 2 năm theo dõi cho thấy, từ tháng 6 tới tháng 11, khối lượng trung bình của ong chúa tơ dao động trong khoảng 179 tới 181 mg và  giữa các tháng theo dõi không có sự sai khác (P>0,05).


Số lượng ống trứng của ong chúa tạo trong tháng 7, 10 và 11 tương đương nhau, tương ứng là 163,90 ( 2,17; 168,30 ( 1,80 và 168,20 ( 1,76 ống trứng, cao hơn rõ rệt so với các tháng 6, 8 và 9 (P<0,05). Ong chúa tạo ở các tháng 6 có số lượng ống trứng thấp nhất, tiếp đó là tháng 8 và tháng 9 (dao động trong khoảng 137,90 - 154,40 ống trứng).


Sức đẻ trứng của ong chúa tạo trong tháng 10 và 11 tương đương nhau (dao động trong khoảng 1031,9 - 1037 trứng/24 giờ) và đạt mức cao nhất, tiếp đó là tháng 7. Sức đẻ trứng các tháng 8 và 9 tương đương nhau (845,40 - 851,70 trứng/24 giờ. Thấp nhất vào tháng 6 (785,9 trứng/24 giờ).


Trong điều kiện sinh thái của Đăk Lăk, sự khác nhau về nguồn thức ăn (mật, phấn) trong tự nhiên ở các tháng đã ảnh hưởng tới khả năng tiết sữa nuôi ấu trùng chúa tạo nên sự sai khác có ý nghĩa đối với khối lượng ong chúa tơ, số lượng ống trứng và sức đẻ trứng của ong chúa. Theo Laidlaw và cs. (1997), trong thời gian tạo chúa, nếu ong được ăn thêm thức ăn mật, phấn... khối lượng ong chúa tơ tăng 6,5 mg và khối lượng ong chúa đẻ tăng 42,4 mg; nếu ong chúa được nuôi bằng thức ăn tốt sẽ có 200 - 250 ống trứng, nuôi dưỡng kém chỉ có 120 - 150 ống trứng. 


Bảng 3. ảnh hưởng của tháng tạo chúa đối với các chỉ tiêu chất lượng ong chúa (n =30)


		Tháng

		Khối lượng ong chúa tơ


(mg)

		Số lượng ống trứng của ong chúa
(ống trứng)

		Sức đẻ trứng của ong chúa


(trứng/24 giờ)
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		6

		179,28

		±

		0,71

		137,90d

		±

		1,88

		785,90d

		±

		5,20



		7

		181,07

		±

		0,57

		163,90a

		±

		2,17

		905,70b

		±

		17,30



		8

		179,62

		±

		0,69

		145,80c

		±

		2,09

		845,40c

		±

		14.00



		9

		179,74

		±

		0,66

		154,40b

		±

		1,92

		851,70c

		±

		15,10



		10

		181,25

		±

		0,54

		168,30a

		±

		1,80

		1031,90a

		±

		10,30



		11

		181,49

		±

		0,48

		168,20a

		±

		1,76

		1037,00a

		±

		11,00





Giá trị trung bình trong cùng cột có chữ cái khác nhau: sai khác P<0,001


Như vậy, ở Đăk Lăk, trong quá trình chọn lọc nếu tập trung vào các nhóm ong chúa được tạo vào tháng 7, 10 và 11 sẽ góp phần cải thiện chất lượng giống ong ý Apis mellifera ligustica spinola, tăng được khối lượng ong chúa tơ, số lượng ống trứng và sức đẻ trứng của ong chúa.


3.4. ảnh hưởng tương tác giữa chọn lọc 
       và tháng tạo chúa đến sức đẻ trứng 
       của ong chúa 


Như trên đã phân tích, ảnh hưởng tương tác giữa chọn lọc và tháng theo dõi chỉ có ý nghĩa đối với sức đẻ trứng của ong chúa. Mối quan hệ tương tác này được thể hiện ở bảng 4.


Sức đẻ trứng của ong chúa ở cả các đàn chọn lọc và không chọn lọc đều chịu ảnh hưởng của tháng tạo chúa.


 Trong tháng 6, sức đẻ trứng của ong chúa ở các đàn chọn lọc và không chọn lọc đều ở mức thấp nhất, tương ứng là 795,2 và 776,6 trứng/24 giờ; chênh lệch giữa chọn lọc và đối chứng cũng ở mức thấp nhất 18,9 trứng/24 giờ và không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Tháng 6 là thời điểm các đàn ong tại Đăk lăk đang trong thời kỳ khôi phục lại thế đàn sau vụ khai thác, mặt khác đây cũng là thời gian mưa nhiều nên nguồn thức ăn của ong trong tự nhiên rất thiếu, khả năng tiết sữa và chất lượng sữa do ong thợ tiết ra để nuôi ong chúa kém vì vậy ong chúa ở tất cả các đàn đều đẻ kém.


Trong các tháng 7, 8 và 9, sức đẻ trứng của ong chúa ở các đàn chọn lọc và không chọn lọc chỉ đạt ở mức độ trung bình nhưng chênh lệch về sức đẻ trứng của ong chúa giữa các đàn chọn lọc và không chọn lọc đạt ở mức cao nhất, tương ứng là: 96,2; 78,4 và 82,2 trứng/24 giờ (P<0,001). Tháng 7 tại Đăk


Lăk, các loại cây trồng nông nghiệp ngắn ngày vụ 1 nở hoa rộ, nguồn thức ăn mật, phấn của ong trong tự nhiên khá phong phú làm cho ong thợ tăng cường tiết sữa nuôi ong chúa và làm tăng sức đẻ trứng của ong chúa. Các đàn ong được chọn lọc với sức sống cao hơn, nhanh chóng khôi phục được thế đàn, tạo được chênh lệch lớn về sức đẻ trứng so với các đàn không chọn lọc. Trong các tháng 8 và 9 mặc dù nguồn mật, phấn của ong trong tự nhiên không dồi dào, nhưng do ong đã dự trữ được một lượng thức ăn trong bánh tổ, đặc biệt là các đàn ong được chọn lọc, do vậy sức đẻ trứng của ong chúa thời gian này tuy chưa cao, song đã tạo ra sự chênh lệch lớn về sức đẻ trứng của ong chúa giữa các đàn chọn lọc và không chọn lọc.


Trong các tháng 10 và 11, sức đẻ trứng của ong chúa ở các đàn chọn lọc và không chọn lọc đạt ở mức cao nhất, mức độ chênh lệch giữa các đàn chọn lọc và không chọn lọc tương ứng là 53,0 và 56,4 trứng/24 giờ (P<0,05). Tháng 10 và 11 là thời điểm ra hoa của cây trồng nông nghiệp vụ 2 và nhiều loài cây cỏ khác, nguồn thức ăn mật, phấn trong tự nhiên dồi dào cả về số và chất lượng, đây là nguyên nhân làm tăng sức đẻ trứng của ong chúa ở cả các đàn chọn lọc và không chọn lọc. Tuy nhiên, chênh lệch về sức đẻ trứng giữa các đàn này ở mức tương đối thấp.


Bảng 4. ảnh hưởng tương tác giữa chọn lọc và tháng tạo chúa
đến sức đẻ trứng của ong chúa (trứng/24 giờ)
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		6

		795,20d

		±

		4,18

		776,60c

		±

		7,81

		18,6

		0,9088



		7

		953,80b

		±

		5,70

		857,60b

		±

		12,50

		96,2

		<0,0001



		8

		884,60c

		±

		4,18

		806,20c

		±

		9,60

		78,4

		<0,0001



		9

		892,80c

		±

		4,97

		810,60c

		±

		12,60

		82,2

		<0,0001



		10

		1058,40a

		±

		6,19

		1005,40a

		±

		9,17

		53,0

		0,0023



		11

		1065,20a

		±

		7,87

		1008,80a

		±

		9,38

		56,4

		0,0009





Giá trị trung bình trong cùng cột có chữ cái khác nhau: sai khác P<0,05


Như vậy, tại Đăk Lăk,  chọn lọc kết hợp với tạo chúa vào các tháng 7, 8 và 9 sẽ cho hiệu quả cao nhất, sức đẻ trứng của ong chúa được cải thiện rõ rệt. Vào các tháng 6, 10 và 11 do ảnh hưởng bởi nguồn thức ăn tự nhiên hoặc dồi dào (tháng 10 và 11) hoặc thiếu thốn (tháng 6) hiệu quả chọn lọc và tạo chúa sẽ không cao. 


4. KẾT LUẬN và Đề NGHỊ

áp dụng biện pháp chọn lọc với tỷ lệ 10% đã nâng cao chất lượng ong chúa của giống ong ý nuôi tại Đăk Lăk, khối lượng ong chúa tăng (1,84 mg); số lượng ống trứng của ong chúa nhiều hơn (7,50 ống trứng) và sức đẻ trứng của ong chúa cao hơn (64,14 trứng/24 giờ) so với các đàn ong không chọn lọc (P<0,001).


Tháng tạo chúa ảnh hưởng đến khối lượng ong chúa tơ, số lượng ống trứng và sức đẻ trứng của ong chúa; ong chúa được tạo trong các tháng 7, 10 và 11 có khối lượng, số lượng ống trứng và sức đẻ trứng cao hơn so với các tháng 6, 8 và 9 (P<0,001).


Tiến hành chọn lọc vào các tháng 7, 8 và 9 và tạo ong chúa vào các tháng 7, 10 và 11 cho hiệu quả tốt nhất.


Đề nghị thử nghiệm chuyển giao phương pháp chọn lọc đại trà vào sản xuất để nâng cao chất lượng giống ong ý tại Đăk Lăk.
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